                                       Tuần 9

Ngày soạn: 19 /10 / 2012
Ngày giảng : T2 /22 /10 / 2012
                                                                    Tiếng việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( Tiết 1 )

I Mục tiêu: 

- Ôn luyện Tập đọc và học thuộc lòng.®äc bµi  ngµy h«m qua ®©u råi?
- HS đọc đúng, nhanh các bài Tập đọc đã học. yêu cầu đọc 45 – 50 chữ / 1 phút và trả lời đúng các câu hỏi trong nội dung bài Tâïp đọc.

- Học thuộc bảng chữ cái.

- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ chỉ người, vật, con vật, cây cối.

II. Chuẩn bị: 

- Phiếu ghi tên sẵn các bài Tập đọc và học thuộc lòng đã học.

- Bút dạ, 4 tờ giấy khổ lớn ghi BT3,4.

III. Các hoạt động dạy học: 

 A. Bài cũ: 5’- 3 HS đọc bài “ Bµn tay dÞu dµng” TLCH, Nhận xét ghi điểm.

 B. Bài mới: Giới thiệu bài: nêu mục tiêu tiết học: Ôn tập giữa học kì I. ( tiết 1 )
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn luyện Tập đọc và học thuộc lòng.10’
- Cho HS bốc thăm bài đọc.

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- GV nhận xét, ghi điểm.

- Lưu ý:đọc đúng tiếng , đúng từ: 7 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu: 1 điểm.

- Đạt tốc độ đọc: 1 điểm.

- Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm.

- Với những HS không đạt yêu cầu, GV cho về nhà luyện đọc lại và kiểm tra trong tiết sau.
+ Tìm hiểu nội dung bài Ngày hôm qua đâu rồi?

- Tờ lịch có nghĩa là gì?Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?

- Trong khổ thơ này bố đã nói gì với bạn nhỏ về ngày hôm qua?

- Vì sao nói ngày hôm qua ở lại…….?

- Bài thơ muốn nói với em điều gì?
2. Đọc thuộc lòng bảng chữ cái. 7’
- GV treo BCC phóng to.

- GV Nhận xét ghi điểm.

Bài 3: 5’

- Ôn tập về từ chỉ người, vật, cây cối, con vật.

- Treo bảng phụ. Nêu yêu cầu.

- GV sửa bài, nhận xét ghi điểm. 

Bài 4: 5’ 

- Gọi HS đọc yêu cầu. Chia nhóm, phát giấy có ghi sẵn BT3. 

- GV nhận xét ghi điểm. Tuyên dương.

3.Củng cố - DỈn dò: 5’
- Về luyện đọc các bài Tập đọc tuần 7 + 8, trả lời câu hỏi . 

- Nhận xét tiết học. 
	- Lần lượt từng HS lên bốc thăm, về chỗ chuẩn bị.

- HS đọc và trả lời câu hỏi.

- HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- 2 em đọc, cả lớp theo dõi.

- Từng nhóm đọc nối tiếp BCC.

- 4 HS thi đọc thuộc lòng BCC.

-
- HS đọc đề BT, HS làm PHT. 4 em lên sửa bài.

- 4 nhóm cùng hoạt động: Tìm thêm các từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối điền vào đúng cột.

- Từng nhóm đọc lên, nhóm khác bổ sung.

VD: từ chỉ người: bạn bè, bố mẹ, anh chị..

- Từ chỉ đồ vật: bàn ghế, xe đạp, sách vở…

- Từ chỉ con vật: thỏ, mèo, chó, heo , gà..

- Từ chỉ cây cối: chuối, xoài, ổi, mít.


                                                                    Tiếng việt

                                   ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( Tiết 2 )
I. Mục tiêu:
- Ôn luyện Tập đọc và học thuộc lòng.®äc bµi MÝt lµm th¬ 

- Ôn luyện cách đặt câu theo mẫu: Ai ( cái gì, con gì ) là gì?

- Ôn cách xếp tên riêng theo thứ tự BCC.

II Chuẩn bị:

- Phiếu ghi tên các bài Tập đọc. Bảng phụ kẻ sẵn BT2.

III. Các hoạt động dạy học : 

A.Bài mới: 35’

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu Tiết học: Ôn tập giữa học kì I ( tiết 2 ).
1. Ôn luyện Tập đọc và học thuộc lòng: 10’

- GV nhận xét ghi điểm.
 + Tìm hiểu nội dung bài:

Vì sao cậu bé được gọi là mít?

- Dạo này mít có gì thay đổi? 

- Ai dạy mít làm thơ?- Mít đã reo vần ntn?

+ Con có thích mít không? Theo con Mít là   người ntn?
2. Ôn luyện đặt câu theo mẫu: 7’

- Bài tập 3: Treo bảng phụ.

- Bạn Thuỷ là học sinh giỏi.

- GV sửa bài, chấm vở, nhận xét ghi điểm. 

3. Ôn luyện xếp tên người theo thứ tự BCC: 5’

Bài tập 4: 5’

- Chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu nhóm 1 tìm các nhân vật trong các bài Tập đọc Tuần 7, nhóm 2 tìm các nhân vật trong các bài Tập đọc Tuần 8.

- Tổ chức cho HS thi xếp tên theo BCC.

- GV nhận xét ghi điểm. Tuyên dương.

3. Củng cố: 5’
- Dặn về đọc bài, chuẩn bị bài sau.

-  Nhận xét tiết học. 
	- HS bốc thăm đọc bài- Trả lời câu hỏi.

- HS trả lời
- HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- 2 em khá đặt câu:

- Ai là học sinh giỏi? ( bạn Thuỷ)

- Cả lớp làm VBT.

- HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- Các nhóm làm việc. Đọc tên các nhân vật tìm được.

- Nhóm 1: Dũng, Khánh. ( tuần 7) 

- Nhóm 2: Minh, Nam, An. ( tuần 8)

- 2 nhóm thi đua xếp nối tiếp.

- An, Dũng, Khánh, Minh, Nam.




                                                              Toán

                                LÍT

I. Mục tiêu:- Bước đầu làm quen với biểu tượng về dung tích ( sức chứa ), biết ca  1 lít, chai 1 lít.
- Biết lít là đơn vị đo dung tích , biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít l
- Biết tính cộng trừ các số đo theo đơn vị l,biết giải toán có liên quan đến đơn vị l
- Lưu ý : chưa cho hs dùng thuật ngữ dung tích ơ ûlớp 2. 

II. Đồ dùng dạy học: chuẩn bị ca 1l, chai 1l, cốc bình nước, vbt

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ: (5') Tính tổng của 40  & 20 ;  68 &  27

- Nêu quy trình thực hiên phép trừ có nhớ?
- Nhận xét cho điểm

2. Bài mới (12')
1. Lµm quen với biểu tượng dung tích sức chứa.
- Yêu cầu: Các em hãy rót nước vào 2 cốc to nhỏ mà cô chuẩn bị ở tiết trước, quan sát xem ca nào chứa được ít nước hơn

- Ca to  chứa nhiều hơn, ca nhỏ chứa ít hơn

- Lấy ca nước và cốc nước cho hs quan sát và? 

- Ca nước nhiều hay ít hơn cốc nước?

- Các em biết được nhiều hơn hay ít hơn là qua cảm giác?
- Muốn biết chính xác sức chứa của một cái bình, chai hay ca đựng chấet lỏng như dầu, nước mắm …. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay

- Giới thiệu ca 1 lít, đơn vị ( lít ) ViÕt l.  

- Đây là cái ca 1 lít rót cho đầy nước ca  này ta đượcg×?

- Nếu rót sữa đầy ta được gì?  
- Nêu: Để đo sức chứa một cái chai,1  cái ca, thùng, can ta dùng đơn vị đo là lít viết tắt là ( L )
Ghi bảng lít viết tắt là L
2.Thực hành: (20')

Bài 1: Đọc viết theo mẫu 

Mười lít           hai lít          năm lít

   10 L                 2 L                5 L
Bài 2: Tính theo mẫu 
- Chó ý
- Ghi đơn vị l vào kết quả của phép tính
Bài 3:  Can dầu 20 l rót sang ca 10 l, trong can còn lại bao nhiêu lít?
- Rót ra có nghĩa là gì?
Bài 4 

Tóm tắt: 

Lần đầu bán : 16 l

Lần sau bán : 25 l

Cả hai lần bán : ? l
- Bài toán thuộc dạng toán gì đã học?

3. Củng cố dặn dò ( 3')
- §ể đo sức  chøa của  một vật ta dïng đơn vị nào ?

- Dặn dò: ChuÈn bị chai 1 l và 4 cốc nhựa chuẩn bị theo nhóm 4 tiết sau thực hành.
	- Hoùc sinh làm trên bảng - dưới làm bảng con.
   40                68

 +                  +

   20                27

   60                95
- 2 hs nhận xét trả lời

- Cả lớp quan sát trả lời

- Vài HS nêu lại 

- 1 lít nước.

- 1lít sữa. 
- lớp đồng thanh 
- 2 hs đọc , lớp viết bảng con 2 lần

- Cả lớp làm bài 

- 1hs làm bảng phụ
- Thảo luận nhóm 4 tự nêu bài toán

 9 L + 5 L         =  14 L      

 6 L + 6L          =  22L           

2 L + 2 L +2 L =  6L
17 L – 10 L      =  7 L    

 20 L + 10 L     = 30L   
 6 L – 2 L – 2 L =
- 2 hs nêu tóm tắt bài  toán

- Cả lớp làm bài 
20L – 10L= 10L
15L - 3 = 12L
18L-12L= 6L
- Bớt đi .
- 2 học sinh đọc đầu bài qua tóm tắt.

- Thực hành làm bài vào vở.
                        Bài giải    

     Cả hai lần bán là:

             16 + 25 = 41 ( l )

      Đáp số: 41 l




Đạo đức: Giáo viên chuyên
Ngày soạn: 20 /10 / 2012
Ngày giảng : T3 /23 /10 / 2012

                                                        Tiếng việt

                                 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1 (Tiết 3 )

I. Mục đích yêu cầu:

- Tieỏp tuùc kieồm tra laỏy ủieồm taọp đọc và đọc thêm bài danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A
 - Ôn tập về các từ chỉ hoạt động.
II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu ghi các bài tập đọc
- Bảng quay để làm bài tập 2

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Gi¬ùi thiệu bài:
 - Gv giới thiệu mục đích, yêu cầu cảu tiết học.
2. Kiểm tra tập đọc (7-8 )
- Từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc

- Gv đặt một câu hỏi

- Gv cho điểm

+ Tìm hiểu nội dungbài danh sách HS lớp 2A
· Bản danh sách gồm những cột nào?

· Tên HS trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?
3. Làm bài tập:

a. Bài tập 1:

- Gv giúp hs nắm vững yêu cầu của bài tập (tìm từ ngữ )

- Gv gọi hs nối tiếp đọc bài làm

- Gv nhận xét, củng cố

b. Bài tập 2:

- Gv nêu yêu cầu:đặt một câu nói về

 hoạt động của con vật,đồ vật,cây cối và ích lợi của hoạt động ấy

- GV nhận xét, tuyên dương hs đặt câu hay.

IV. Củng cố - dăn dò:

- Gv nhận xét tiết học

- Yêu cầu hs ôn trước bài tiết 4
	- Hs bốc thăm - xem lại bài

- Học sinh đọc bài

- Học sinh trả lời

· 5 cột

· Bảng chữ cái
- Một học sinh đọc yêu cầu

- Một học sinh làm bài trên bảng quay-cả lơpù làm VBT

+ Đồng hồ: báo phút, báo giờ

+ Gà trống: gáy vang ò ó o, báo trời sáng

+ Tu hú:kêu tu hú ,báo sắp đén mùavải chín

+ Chim: bắt sâu,bảo vệ mùa màng

+ Cành đào: nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ

+ Bé: đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.

- Một hs nêu yêu cầu

- Hs làm bài vào VBT

- Hs nối tiếp nhau nói câu vừa đặt

-VD:

+ Con mèo bắt chuột bảo vệ đồ đạc, thóc lúa trong nhà

+ Chiếc quạt trần quay suốt ngày,xua cái nóng ra khỏi nhà

+ Cây bưởi cho trái ngọt dể bày cỗ trung thu.


                                                                           Toán

   LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp hs rèn luyện kĩ năng làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vị lít, thực hành củng cố biểu tượng về dung tích.
II. Đồ dùng học tập: chai 1 l và 4 cốc nhựa như nhau, vbt

III . Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ:  (5')

      10l + 27l =           48l - 25l =

- Khi thực hiện cộng trừ có tên đơn vị kèm theo ta cần lưu ý điều gì?

- Nhận xét cho điểm.
2 . Bài mới (20')

a. Giới thiệu bài
Hỏi : Để đo sức chứa của một vật ta dùng đơn vị đo nào? 

Nêu : Tiết toán hôm nay sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng làm tính giải toán với các số đo theo đơn vị lít và thực hành đo sức chứa của một vật qua bài luyện tập

b. Thực hành:
Bài 1: Tính
- Khi tính toán các phép tính có kèm theo tên đơn vị ta lưu ý điểm gì?
Bài 2: Dựa vào các thông tin trên hình vẽ các em hãy thảo luận nhóm tự nêu mỗi bài toán và nêu phép tính giải bài toán: 
- Các ví dụ khác học sinh thực hành tương tự 

- Các sơ đồ hình vẽ biểu thị điều gì?

Bài 3: Giải toán

- Phân tích đề toán: bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì?
- Học sinh thực hành giải - đối chiếu kiểm tra
- §ây là dạng toán  nào ®· häc? 
Baì 4: Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

                            18L
Toùm taét            
Thùng 1:             


Thùng 2
3l

                                 ?lit

- Bài toán thuộc dạn toán gì đã học?
3. Củng cố dặn dò  (3')
- Để đo sức chứa của một vật ta dùng đơn vị đo nào?
- Về nhà làm bài tập 
	- Học sinh làm trên bảng 

- Dưới lớp làm bảng con .
- Viết tên đơn vị kèm theo kết quả.
-1 hs đọc yêu cầu

- Cả lớp làm bài. 1 hs lên giải

l3 l + 2 l = 5 l                  27 l – 5 l = 22 l 

26 l + 15 l = 41 l             34 l  - 4 l = 30l
- Ghi tên đơn vị vào tổng hoặc hiệu .
- H§ nhãm 4 tự nêu bài toán và phép toán giải , đại diện nhóm trình bày

-VD:
(Có hai cái ca lần lượt chứa được 2l, 4l. Hỏi cả hai ca chứa được bao nhiêu lít?  2l + 4l = 6l, viết 6l vào chỗ trống )
- Đó là phần tóm tắt 1 đầu bài của 1 bài toán có lời văn.
- HS neõu toựm tắt bài toán
Toùm taét              


                             15lit
Thùng 1:                               3L           

     Thùng 2:                 

                                     ? lit

                     Bài giải
        Số lít dầu thùng thứ hai có là

               15 + 3 = 18 ( l )

Đáp số : 18 lÝt

- Đây là dạng: bài toán về nhiều hơn

- Học sinh đọc đề qua tóm tắt.

- Thực hành giải 

                       Bài giải

          Thùng thứ 2 chứa được số lít là:

                    18 - 3 = 15 (lít)

                               ĐS: 15 lít



                                                            Tiếng việt                                        
                                  Ôn tập giữa học kì I ( Tiết 4 )
I. Mục tiêu:

- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

- Đọc thêm bài: Mít làm thơ 

- Rèn kĩ năng nghe – viết chính tả

II. Đồ dùng dạy học

- Phiếu ghi tên các bài tập đọc

- Bảng phụ chép sẵn đoạn văn Cân voi
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài  (1’)

- Nêu mục tiêu và ghi tên bài lên bảng

2. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng        (15’)

- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc

- Gọi HS đọcvà trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc

- Gọi HS nhận xét

- GV đánh giá cho điểm

+ Tìm hiểu nội dung bài Mít làm thơ

- Mít tặng Biết Tuốt, Nhanh Nhảu và Ngộ Nhỡ những cău thơ ntn?

- Vì sao các bạn có  thái độ giận rỗi với Mít?

3. Rèn kĩ năng viết chính tả (15’)

a. Hướng dẫn chuẩn bị

- Treo bảng phụ đoạn văn cần chép

- Yêu cầu HS đọc

- Hỏi nội dung:

- Đoạn văn kể về ai?

- Lương Thế Vinh đã làm gì?

b. Hướng dẫn cách trình bày

- Đoạn văn có mấy câu?

- Những từ nào được viết hoa? Vì sao phải viết hoa?

c. Hướng dẫn chữ khó
- Gọi HS tìm các từ khó

- Yêu cầu viết bảng con

- Nhận xét sửa chữa

d. Viết bài vào vở 

- GV đọc bài cho HS chép

- Đọc soát lỗi

- Chấm một số bài nhận xét

4. Củng cố - Dặn dò: (3’)

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe

- Lần lượt từng HS lên gắp thăm bài ,về chỗ chuẩn bị

- Đọc và trả lời câu hỏi

- Nhận xét bạn đọc

- 3HS đọc đoạn chép

- Trạng Nguyên Lương Thế Vinh

- Dùng trí thông minh để cân voi

- 4 câu

- Các từ: Một, Sau, Khi viết hoa vì là chữ đầu câu. Lương Thế Vinh, Trung Hoa viết hoa vì là tên riêng.
- HS nối tiếp tìm từ khó: Trung Hoa, Lương, xuống thuyền, nặng, mức.

- 2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết bảng con

- HS nghe và chép bài vào vở

- HS dùng bút chì soát lỗi




Thủ công: Giáo viên chuyên
Thể dục: : Giáo viên chuyên

Ngày soạn: 21 /10 / 2012
Ngày giảng : T4 /24 /10 / 2012

                                                         tiếng việt 
Ôn tập giữa học kì I ( Tieỏt 5 )
I. Mục tiêu: 

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc, ®äc thªm bµi C¸i trèng tr­êng em.
- ôn luyện trả lời câu hỏi theo tranh và tổ chức câu thành bài.

II. Chuẩn bị: 

- Phiếu ghi các bài Tập đọc. 

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A) Bài cũ: 5’

- 3HS đọc thuộc lòng BCC. Nhận xét ghi điểm. 

B.Bài mới: 35’
- Giới thiệu bài: 2’

- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( tiết 5 )

* Ôn luyện tập đọc và HTL:  10’

- GV nhận xét ghi điểm. 
+ Tìm hiểu nội dung bài
- Bạn HS xưng hô trò chuyện ntn với trống?

- Tìm những từ ngữ tả hoạt động của cái trống?
* Trả lời câu hỏi theo tranh: 6’
- GV nêu yêu cầu đề bài: quan sát tranh trả lời câu hỏi.

- Tranh 1: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học?

- Tranh 2: Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học được?

- Tranh 3: Tuấn làm gì để giúp mẹ ?

- Tranh 4: Tuấn đến trường bằng cách nào?

* Kể chuyện: 8’
- HS kể lại toàn bộ câu chuyện – vừa kể vừa minh hoạ tranh.

-GVnhận xét ghi điểm. Tuyên dương.

C. Củng cố – dặn dò: 5’
- Rèn kĩ năng kể chuyện theo tranh. -- Phải quan sát tranh thật kĩ, tìm từ, chọn ý cho lời kể. 

GDTT: liên hệ thực tế: Em đã làm gì để giúp ông bà cha mẹ khi ông bà ba mẹ bị ốm? 

- Nhận xét tiết học. 
	- HS bốc thăm, lên đọc bài. Trả lời câu hỏi theo nội dung bài đọc.
- Học sinh trả lời

- HS quan sát kĩ từng tranh trong SGK. Đọc câu hỏi dưới tranh, thảo luận nhóm, suy 

nghĩ trả lời từng câu hỏi. Đại diện nhóm nêu lên. VD:

- Hằng ngày, Mẹ đưa Tuấn đến trường. 

- Hôm nay,  mẹ bị ốm nên không thể đưa Tuấn đi học.

- Lúc nào Tuấn cũng bên giường mẹ. Em  rót nước cho mẹ uống, đắp khăn lên trán cho mẹ hạ sốt.

- Tuấn tự đi bộ một mình đến trường.

- 3HS thi kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

- HS nhắc lại.

- HS tự liên hệ


                                                                        Toán

 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: Giúp hs củng cố về:

- Kĩ năng tính cộng các số đo với đơn vị là kg hoặc lít.
- Giải bài toán tìm tổng hai số

- Làm quen  với dạng bài  tập trắc nghiệm có 4 lựa chọn

II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ  
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ (5')

- Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

Can bé                  :    17 Lít
     Can to nhiều hơn  :    5 Lít                   
     Can to                   : ……Lít ?

- Bài toán thuộc dạng toán gì đã học?

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới (20')
a. Giới thiệu bài 
- Hôm nay các em sẽ tiếp tục  rèn kĩ năng tính cộng nhẩm và viết giải toán về tổng hai số

b. Thực hành

Bài 1: Tính
- Con nêu cách tính?

- Con có nhận xét gì về phép tính:

               60 + 6 & 8 + 60?
Bài 2: Nhìn vào hình vẽ tự nêu thành bài toán rồi tính nhẩm sau đó nêu kết quả.
- Hãy viết các phép tính được tạo thành ở mỗi hình?
- Con có nhận xét gì ở mỗi hình? 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

- Bài toán gồm mấy hàng mấy cột?

- Để ghi số đúng vào các cột ở hàng cuối cùng trong bài toán ta phải làm phép tính gì?
Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt 

Lần đầu bán :  35 kg đường 

Lần sau bán :  40 kg
Cả hai lần    : …? kg đường 
- Bài toán thuộc dạng toán gì đã học?
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
- Tổ chức thực hiện: quan sát hình vẽ em thấy quả bí ngô cân nặng mấy kg?

Kết luận: Cân thăng bằng nên quả bí ngô và quả cân 1kg ( ở đĩa cân bên phải cân nặng 4 kg ), như thế quả bí ngô cân nặng 4 – 1 = 3 kg

4. Củng co á- dặn dò:(5') em được luyện tập các dạng toán nào?

Trò chơi : Điền đúng sai vào phép tính

34 + 17 = 52  S          69 + 2 = 71 ẹ 

63  + 7 = 60   S          54 + 8 = 62  S

- Nhận xét tiết học: khen ngợi hs 

- Dặn dò: học thuộc bảng cộng 9 , 8 , 7  với 1 số.
	- 2 học sinh lên bảng trình bày

                 Bài giải
Can to đựng được số lít là:

           17 + 5 = 22 ( lít )

                       ĐS: 22 lít
- Nhận xét 

    6 + 7 = 13            17 + 6 = 23 
    7 + 8 = 15            28 + 7 = 35  
    8 + 9 = 17            39 + 8 = 47   
   30 + 4 = 34           5 + 16  = 21
   60 + 6  = 66          4 +  27 = 31
   8  + 50 = 58          5  + 38  = 43
- Hình số 1:  72kg.         
  Hình số 2:  35kg

-   30 + 42         = 72kg         
     5  + 10 + 20 = 35kg

- Đó chính là mỗi tóm tắt của một bài toán có lời văn.

- Cả lớp tự làm bài tập

- 2hs đọc kết quả tính nhẩm theo cột.
S. H  
25

36

62

28

31

  8
S.H 
16

37

19

25

29

88

Tổng
41

73

81

53

60

96

- Học sinh đọc đề bài.
                  Bài giải   

Số kg đường cả hai lần bán là:
              35 + 40 = 75 ( kg )

Đáp số : 75 kg

- Họat động  nhóm 4 
- Cả lớp làm vào phiếu  

- §ại diện nhóm trình bày

- Cả lớp làm bảng con thi đua  ai nhanh thắng cuộc.



Âm nhạc: Giáo viên chuyên

                                                         tiếng việt 
Ôn tập giữa học kì I ( Tiết 6 )
I. Mục tiêu.
- Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng và đọc thêm bài Mua kính
- Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, xin lỗi

- Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy

II. Đồ dùng.
- GV: Phiếu ghi 4 bài tập đọc có yêu cầu HTL

- HS: VBT

III Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài ( 1’)
- GV nêu MĐYC của tiết học
2. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (15’)
- Gọi HS lên bốc thăm bài đọc.

- Gọi HS đọc bài
- GV nhận xét, ghi điểm

3. Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, xin lỗi 8’

- YC HS mở SGK đọc YC bài tập 3

- YC HS suy nghĩ làm việc theo nhóm đôi

nói lời cảm ơn, xin lỗi
- Gọi từng cặp HS trình bày trước lớp
- GV nhận xét
- Khi nào cần nói lời cảm ơn, xin lỗi?

4. Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy ( 8’)

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng
- Dấu chấm, dấu phẩy được dùng khi nào?
IV. Củng cố - dặn dò: (3’)

- GV nhận xét chung giờ học

- Về nhà tiếp tục ôn luyện các bài HTL
	- Từng HS lên bốc thăm bài chọn bài HTL

- Đọc thuộc lòng hoặc cả bài theo phiếu 

- Nhận xét

- HS đọc yêu cầu bài tập

- Các nhóm làm việc 

- Từng cặp HS trình bày trước lớp

VD:

- HS : Cậu sẽ nói gì khi bạn hướng dẫn cậu gấp thuyền?

- HS 2: Tớ sẽ nói: Cảm ơn cậu đã giúp mình biết gấp thuyền.

- HS 2: Cậu sẽ nói gì khi cậu làm rơi chiếc bút của bạn?

- HS 1: Tớ sẽ nói: Xin lỗi cậu tớ vô ý quá!
- Nhận xét
- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào VBT, 1 HS làm trên bảng
- Nhận xét

- 2 HS đọc lại chuyện vui sau khi đã điền đúng dấu chấm, dấu phẩy.



Ngày soạn: 22 /10 / 2012
Ngày giảng : T5 /25 /10 / 2012

                                                                tiếng việt 
Ôn tập giữa học kì I ( tiết 7 )
I. Mục tiêu:
- ¤ân luyện tập đọc và học thuộc lòng, ®äc thªm bµi: C« gi¸o líp em
- ¤ân luyện cách tra mục lục sách.

- ¤ân luyện cách nói lời mời,yêu cầu, đề nghị.

II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi các tên bài tập đọc,học thuộc lòng.

III- Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Gi¬ùi thiệu bài: (1’)

- Hôm nay chúng ta tiếp tục kiểm tra tập đọc  và học thuộc lòng, ôn lại cách tra mục lục sách, cách nói lời cảm ơn, xin lỗi hay đề nghị.
2. ¤ân luyện tập đọc, học thuộc lòng (15’)

- Gọi HS bốc thăm đọc bài, tr¶ lời câu hỏi theo nội dung bài 

- Nhận xét phê điểm.

3. ¤n luyện cách tra mục lục sách. (10’)

- Gọi HS đọc yêu cầu  bài tập 2.

- Dựa theo mục lục ở cuối sách hãy nói tên các bài em đã học trong tuần 8

- Yêu cầu Hs đọc theo hình thức nối tiếp

VD: - Tập đọc: Người mẹ hiền trang 63

- Kể chuyện: Người mẹ hiền trang 64.

- Chính tả: Người mẹ hiền trang 65.

4. ¤n luyện cách nói lời mời, nhờ, đề nghị.(10’)

Bài tập 3: Yêu cầu học sinh đọc tình huống 1:

- Gọi HS nói yêu cầu của mình
- GV nhận xét, chỉnh sửa, ghi điểm.

4. Củng cố dặn dò: (3’)

- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị tiết 8.
	- HS nhắc lại
- HS lần lượt bốc thăm bài đọc, đọc theo nội dung bài.

- Hs đọc yêu cầu  bài 2..

- Hs đọc, HS khác theo dõi để đọc nối tiếp theo bạn.

-1Hs đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo.

- Một số HS tiến hành nói.

VD: Me ïơi, mẹ mua giúp con tấm thiệp chúc mừng cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam mẹ nhé!

- ĐĨ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, xin mời bạn Lan hát bài “Bụi phấn”. Cả lớp mình cùng hát bài nhớ ơn thầy nhé!

- Thưa cô, xin cô nhắc lại cho em câu hỏi với ạ !




                                                            TOÁN

KIỂM TRA 

Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1

( PGD ra đề )                  

                                                                 tiếng việt 
Ôn tập giữa học kì I ( tiết 8 ) 
I. Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng, ®äc thªm bµi §ỉi giµy
- Ôân luyện cách tra mục lục sách

- Ôn luyện cách nói lời mời, nhờ, đề nghị

II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi các bài HTL

- VBT

III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài:

- Gv nêu MĐ,YC của tiết học

2. Kiểm tra học thuộc lòng (10-12 em)
- GV cho từng hs lên bốc thăm chọn bài HTL

- Gv cho điểm

3. Làm bài tập:

a. Bài tập 1:

- Gv hướng dẫn học sinh mở mục lục sách, tìm tuần 8, nói tên tất cả các bài đã học trong tuần 8 theo trật tự được nêu trong mục lục.
- Gv nhận xét
b. Bài tập 2:

- Gv hướng dẫn hs ghi lời mời, nhờ, đề nghị của em trong từng trường hợp

- Gv nhận xét tuyên dương hs

IV. Củng cố, dặn dò:

- Gv nhận xét tiết học

- Yêu cầu hs về nhà làm thử bài tiết 8.
	- Hs bốc thăm-xem lại bài (2’)

- Hs đọc thuộc lòng cả bài hoặc khổ thơ

- Hs đọc bài tập và nêu cách làm

- Hs làm bài VBT

- Hs báo cáo kết quả:

+ Tuần 8: Chủ điểm thầy cô

+ Tập đọc: Người mẹ hiền T 63

+ Kể chuyện:Người mẹ hiền T ^4

+ Chính tả:tập chép: Người mẹ hiền Phân biệt au/ âu, r/d/gi, uôn/uông T65

+ Tập đọc:Bàn tay dịu dàng T66

+ Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái, Dấu phẩy T67

- Một học sinh đọc yêu cầu của bài

- Hs làm bài 

- Hs đọc kết quả bài làm: (trong 3 trường hợp a,b,c VBT)




Mĩ thuật: Giáo viên chuyên
 
Ngày soạn: 23 /10 / 2012
Ngày giảng : T6 /26 /10 / 2012
                                                                 tiếng việt 
Ôn tập giữa học kì I ( tiết 9 ) 
                                                    BÀI LUYỆN TẬP

I. Mục đích, yêu cầu

1. Rèn khả năng viết chính tả

2. Rèn khả năng viết đoạn văn ngắn theo chủ đề cho trước

3. GD ý thức tự giác, tích tực trong học tập

II. Đồ dùng dạy học

- GV : SGK, giáo án

- Học sinh: SGK, VBT

III. Phương pháp dạy học

- Phương pháp trực quan, quan sát, vấn đáp, luyện tập thực hành ...

IV. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Ổn định tổ chức

B. Bài cũ

C. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài

- Bài hôm nay sẽ luyện viết chính tả và luyện viết 1 đoạn văn ngắn theo chủ đề cho trước

- Ghi đầu bài

2. Nội dung bài

- GV đọc bài Dậy sớm

- Yêu cầu nêu cách trình bày bài thơ

- GV đọc bài cho HS viết

- Đọc bài cho HS soát lỗi

* Viết 1 đoạn văn theo yêu cầu

- Hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( Từ 3 đến 5 câu) nói vÒ em và trường em.
- GV chấm và nhận xét bài làm của HS
	- Hát

- Nhắc lại đầu bài

- 1 HS đọc – CL đọc đồng thanh

- HS nêu

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS viết bài

	3. Củng cố – dặn dò 

- Nhận xét giờ học. Tuyên dương những HS tốt

- Chuẩn bị giờ sau


                                                          Toán

TÌM MỘT  SỐ  HẠNG TRONG MỘT TỔNG
I. Mục tiêu: 
- Giúp hs biết cách tìm 1 số hạng khi biết tổng và số hạng kia, bước đầu làm quen với kí hiệu chữ ( ở đây chữ biểu thị cho một số chưa biết )
- Ap dụng để giải các bầi toán có liên quan đến tìm số hạng trong một tổng.
II . Các hoạt động dạy học
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KiĨm tra bµi cò: (3') - nhận xét bài kiểm tra

2. Bài mới:(12')
a. Giới thiệu kí hiệu chữ  và cách tìm một số hạng trong 1 tổng

- Gv gắn ô vuông kết hợp nêu:  cô đính 6 ô vuông, đính thêm 4 ô vuông nữa, vậy có tất cả bao nhiêu ô vuông?

- Muốn biết có tất cả bao nhiêu ô vuông em làm thế nào?  ( lấy 6 + 4 )

- Hãy tính kết quả  của 6 + 4 trên bảng gài  

Ghi bảng: 6 + 4 = 10

- Nêu tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng 6 + 4 = 10?
Ghi bảng: 6 = 10 –  4

                  4 = 10 -  6             
- Em có nhận xét gì về số hạng và tổng trong phép cộng 6 + 4 = 10 với các phép tính 6 = 10 – 4 , 4 = 10 – 6?

- Gắn lên bảng gài lần lượt các hình ô vuông đồng thời nêu bài toán

- Có tất cả 10 ô vuông có 1 số ôvuông bị che lấp và 4 ô vuông không bị che lấp. Hỏi có mấy ô vuông bị che lấp?

- Số  ô vuông bị che lấp là số  chưa biết ta  gọi là x, gắn chữ x lên bảng gài 

- Lấy x + 4 tức là lấy số ô vuông chưa biết cộng với số  ô vuông đã biết  ( 4 ), tất cả có 10 ô vuông ta viết x + 4 = 10
- Chỉ vào từng thành phần và kết quả của  phép cộng x + 4 = 10
- Hỏi: trong phép cộng này x gọi là gì? ( số hạng chưa biết ), 4 gọi  là gì? (số hạng đã biết ) 10 gọi là gì? ( tổng)
- Muốn tìm số hạng x ta làm thế nào?  
- Các em hãy tìm số hạng x trong phép tính cộng    
  x + 4 = 10
- Gắn các hình ô vuông nêu thành bài toán. Có tất cả 10 ô vuông có 1 số ô vuông bị che lấp và 6 ô vuông không bị che lấp.
- Số ô vuông bị che lấp là số ô vuông biết chưa? ta gọi  số đó là x, lấy 6 + x 

- Viết 6 + x tức là lấy số ( đã biết ( 6 ) cộng với số ô vuông chưa biết ( x ) tất cả  có 10 ô vuông , ta viết 

6 + x = 10

- Trong phép cộng 6 + x = 10 

6 gọi là gì? x gọi là gì? x gọi là gì? 10 gọi là gi?

- Học sinh thực hành tính.
- Qua hai ví dụ: các em hãy thảo luận nhóm 2 cho biết muốn tìm số hạng trong một tổng ta lµm thÕ nµo?
b. Thực hành (20')

Baứi 1: Tìm x (theo mẫu)
- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống.

- Bài toán có mấy hàng mấy cột?

- Muốn điền đúng các số vào ô trống hàng thứ nhất ta làm thế nào?

- Muốn điền đúng các ô trống hàng thứ  2 ta làm thế nào?  

Bài 3: 

- Học sinh đọc đầu bài qua tóm tắt.

- Bài toán thuộc dạng toán gì đã học?

 Tóm tắt

Gà và thỏ      : 36 con

Gà                 : 20 con

Thỏ               :…con?
- Nhận xét, chữa bài.
Bài 4:  Viết phép tính theo câu lời giải.

4. Củng cố, dặn dò (5')
- Muốn tìm một số hạng ta làm thế nào ? 
- Nhận xét tiết  học - dăn dò            
	- Cả lớp quan sát trên bảng gài

  ……6«……..     4«


                    ?«
- Lấy 6 + 4 
- Cả lớp gắn 6 + 4 = 10 trên bảng gài
- Số hạng, số hạng, tổng.
- Cả lớp tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm qua việc gắn trên bảng gài 

6 = 10 – 4

4 = 10 – 6

- Mỗi số hạng bằng tổng trừ đi sốh¹ng kia
            X                4«  
- HS ghi :           X + 4 = 10
                   S.H   S.H  TæNG

- 3 hs nêu 
- Thảo luận nhóm 2 từng cặp   

- Trả lời lấy tổng trừ đi số hạng kia 

x + 4 = 10 

   X = 10 – 4

   X = 6

- Cả lớp viết bảng con

         ………6«…      X
- 2 hs nêu

6 + x = 10 

x = 10 – 6 

x = 4 

- Học sinh trả lời.
- Nhiều học sinh nhắc lại .
- 2 hs nêu miệng

- Hs thực hiện bảng con 
x + 8 = 10    x + 5 = 17       2 + x = 12

      x = 10 – 8    x = 17 – 5       x = 12 – 2

    x =  2           x = 12              x = 1

- Học sinh trả lời.
Số hạng 
14

  8 

20

27

16
Số hạng 
  2

  2

15

  0

43
 Tổng  
16

10

35

27

59
                   Bài giải
             Số con thỏ là : 
                 36 – 20 = 16 (con )

       Đáp số: 16 con thỏ 

- Hs thảo luận nhóm 2

- Hs nêu miệng 
Độ dài đoạn thẳng BC là:

         28 – 20 = 8 ( dm)     

- Hs học thuộc qui tắc 


Tự nhiên và xã hội: Giáo viên chuyên
Sinh hoat tuần 9
I. Mục tiêu

- HS nắm được ưu, nhược điểm trong tuần và phương hướng của tuần tới.

- Biết đề ra biện pháp khắc phục nhược điểm

- Giáo dục tinh thần phê và tự phê bình. 
II. Các hoạt động dạy học

1. Lớp trưởng báo cáo hoạt động của lớp trong tuần qua

2. ý kiến của tổ viên.

3. Giáo viên nhận xét:

- Chuyên cần: Ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo sĩ số.

- Học tập: + Hăng hái xây dựng bài

                 + Chuẩn bị bài tương đối tốt trước khi đến lớp

                 + Nhiều nhóm bàn học tốt.
- Vệ sinh: VS thân thể sạch sẽ gọn gàng.

- Đội: Khăn quàng đủ, đồng phục đều, thực hiện tốt hoạt động đội đề ra.
- Đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép.

- Tuyên dương: Hoa, Lâm, Thủy, Giang, Hiếu, Trang…..
- Phê bình: Những học sinh hay quên sách vở, đồ dùng học tập, ý thức học tập chưa tốt: Vĩ, Như ý, An….

4. Phương hướng tuần tới:

- Duy trì tốt nề nếp đã đạt được.

- Hăng hái học tập, xây dựng bài, xây dựng những giờ học tốt, điểm tốt, đôi bạn  học tốt.

- Có ý thức rèn luyện và giữ VSCĐ

- Tập thể dục và múa hát tập thể đúng động tác, đều và đẹp.
- Thực hiện tốt luật ATGT.
                                                                Ký duyệt của tổ chuyên môn
                                                           Ngày......... tháng  ....... năm 2012
                                                                                Đã soạn đủ.............tiết
                                                             .......................................................................
                                                                                        Tổ trưởng

                                                                                  Nguyễn Thu Kiệm

Thủ công  :       GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI (Tiết 1).

I. Mục đích - Yêu cầu: 
- Học sinh vận dụng gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui. 

- Học sinh gấp được thuyền phẳng đáy có mui. 

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Thuyền phẳng đáy có mui bằng giấy màu. 

- Học sinh: Giấy màu, kéo, hồ dán,...

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 

2. Bài mới: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh gấp mẫu. 

- Cho học sinh quan sát mẫu thuyền bằng giấy. 

- Giáo viên gấp mẫu. 

- Cho học sinh so sánh thuyền có mui và thuyền không có mui. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn gấp thuyền. 

- Giáo viên cho học sinh quan sát qui trình gấp. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác từng bước. 

Bước 1: Gấp tạo mũi thuyền. 

Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều nhau. 

Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền. 

Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui. 

* Hoạt động 4: Cho học sinh thực hành. tập gấp. 

- Học sinh tập gấp theo nhóm. 

- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ các nhóm làm. 

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò. 

- Hệ thống nội dung bài. 

- Nhận xét giờ học. 


	- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh quan sát theo dõi Giáo viên gấp

- Học sinh so sánh: Gấp tương tự như nhau nhưng thuyền có mui thêm 1 bước gấp tạo mui thuyền. 

- Học sinh quan sát qui trình gấp. 

- Theo dõi Giáo viên thao tác. 

- Học sinh nhắc lại các bước gấp thuyền. 

- Học sinh các nhóm tập gấp thuyền phẳng đáy có mui. 
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Đ¹o ®øc :                                       CHĂM CHỈ HỌC TẬP.
I. Mục đích - Yêu cầu: 
Học sinh hiểu: 

- Như thế nào là chăm chỉ học tập. 

- Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì ? Học sinh thực hiện được giờ giấc học bài và làm bài đầy đủ. 

- Học sinh có thái độ tự giác học tập. 

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai, 

- Học sinh: Bộ tranh thảo luận nhóm. Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi: Em hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà để giúp mẹ?

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

2. Bài mới: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài

* Hoạt động 2: xử lý tình huống. 

- Yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận theo cặp. 

- Thể hiện cách ứng xử qua trò chơi đóng vai. 

- Giáo viên chốt lại ý chính. 

* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. 

- Giáo viên chia nhóm và phát cho mỗi nhóm phiếu bài tập. 

- Giáo viên kết luận: Các ý kiến a, b, d, đ là đúng; ý kiến c là sai. 

* Hoạt động 4: liên hệ thực tế. 

- Yêu cầu học sinh tự liên hệ. 

- Giáo viên khen những em chăm chỉ học tập.

 * Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về nhà học bài. 
	- Học sinh thảo luận theo cặp về cách ứng xử. 

- Một số cặp trình bày trước lớp. 

- Học sinh các nhóm lên đóng vai xử lý tình huống. 

- Nhắc lại kết luận. 

- Học sinh các nhóm thảo luận. 

- Học sinh chọn kết quả. 

- Học sinh nêu ích lợi của việc chăm chỉ học tập. 

- Học sinh tự liên hệ













